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Về khả năng sinh lời hay nói khác đi 

là hiệu quả về sản xuất kinh doanh cho 

đến nay chúng ta cũng chưa có thước đo 

chung để đánh giá mà mới chỉ nhấn mạnh 

hay đánh giá qua biểu hiện về một mặt, 

một khía cạnh nào đó mà chúng ta cho là 

quan trọng cần quan tâm. 

Để xác định chính xác giá trị của 

doanh nghiệp làm cơ sở cho các doanh 

nghiệp  nhà nước cổ phần hoá, cần khẩn 

trương xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống 

kê tổng hợp và các hệ số dùng làm công 

cụ đánh giá chất lượng, giá trị thiết bị máy 

móc, thiêt bị toàn bộ, dây chuyền sản 

xuất...để áp dụng thống nhất trong tất cả 

các loại hình doanh nghiệp; hình thành 

được hệ thống những chuẩn mực chung 

cho việc đánh giá giá trị doanh nghiệp. 

Đặc biệt vấn đề xác định lợi thế về giá trị 

quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, các 

chỉ tiêu đề ra phải được nghiên cứu, xây 

dựng trên tổng thể quỹ đất chung cả nước  

cũng như từng vùng, địa phương để xây 

dựng những hệ số so sánh tương đương 

phù hợp. Điều này có nghĩa là khi xác 

định giá trị quyền sử dụng đất của những 

doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hoá phải 

xét trong toàn cục bao gồm cả những 

doanh nghiệp chưa nằm trong danh sách 

cổ phần hoá. 

Hiện nay, các Bộ, ngành và địa 

phương trên cả nước đang tiến hành cuộc 

Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, trong đó 

gồm cả những doanh nghiệp theo kế 

hoạch sẽ được cổ phần hoá. Đây là điều 

kiện rất thuận lợi cho việc xác định giá trị 

của doanh nghiệp được đưa vào cổ phần 

hoá. Có thể nói là hơi muộn khi đặt ra yêu 

cầu này cho cuộc điều tra đã được tiến 

hành gần nửa đoạn đường, nhưng một số 

nội dung và chỉ tiêu đã được thiết kế sẵn 

trong biểu mẫu điều tra, vấn đề là cơ 

quan thống kê các cấp cần chú yếu đến 

mục tiêu này khi tổng hợp và phân tích tài 

liệu điều tra phục vụ cho công tác cổ 

phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 

Các doanh nghiệp có trong danh 

sách được cổ phần hoá phải sớm thành 

lập Hội đồng xác định giá trị doanh 

nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quyết 

định cổ phần hoá doanh nghiệp giới 

thiệu và phê chuẩn. Đương nhiên, trong 

Hội đồng cần có thành viên chuyên 

ngành Thống kê. Hội đồng xác định giá 

trị doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của kết quả xác định 

giá trị doanh nghiệp. Để làm được chức 

trách này Hội đồng xác định giá trị 

doanh nghiệp phải xây dựng qui chế 

giám sát để giám sát tại chỗ hoạt động 

của quá trình xác định giá trị doanh 

nghiệp, đồng thời căn cứ vào hệ thống 

tiêu chí chung để xây dựng các tiêu chí 

cụ thể để đánh giá giá trị tài sản và hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Hội 

đồng có thể bổ sung thêm một số tiêu 

chí khác trong trường hợp nếu chỉ áp 

dụng các tiêu chí chung thì chưa bao 

quát hết tính đặc thù của doanh nghiệp 

hay sản phẩm của doanh nghiệp  

Vai trò của  khoa học thống kê trong công tác thống kê 

   Hoàng Đức Chúng 

  Cục trưởng cục Thống kê Quảng Trị  

Trong tiến trình đổi mới và phát 

triển đất nước, phát triển kinh tế xã hội 

thì công tác thống kê xã hội cũng phải 

theo kịp tiến trình đổi mới đó. Vì vậy vai 
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trò của khoa học thống kê trong công tác 

thống kê có tác dụng quan trọng, bám 

sát nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với 

thực tiễn nhằm khai thác, khám phá, 

phát hiện và kịp thời phối hợp với bộ 

phận nghiệp vụ nghiên cứu giải quyết 

những vấn đề bức xúc trong công tác 

chuyên môn.  

Trong khoa học nói chung, khoa 

học thống kê nói riêng có rất nhiều vấn 

đề mới cần giải quyết. Việc nghiên cứu 

và hoàn thiện hệ thống thông tin thống 

kê theo hướng hiện đại hoá và tin học 

hoá là một trong vấn đề có liên quan 

chặt chẽ đến việc cải tiến và thay đổi cơ 

chế quản lý hiện nay. Khoa học thống kê 

với tư cách là một khoa học ngành có sự 

“giao thoa” giữa khoa học tự nhiên, xã 

hội và kỹ thuật. Vì khi xem xét một cơ 

chế quản lý có hiệu quả hay không đều 

phải dùng một loạt tri thức toán học từ 

thấp đến cao để tìm ra lời giải cần thiết 

(đó là tự nhiên). Song thế cũng chưa đủ 

để minh chứng cho một hiện tượng kinh 

tế xã hội và phạm trù triết học duy vật 

biện chứng, duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác-Lênin để chứng minh những 

cái đúng và những khuyết tật mà hiện 

tượng KT-XH và cơ chế quản lý vi phạm 

(đó là xã hội). Ngoài ra trong qui trình 

sản xuất thông tin, ngành thống kê còn 

sử dụng rộng rãi kỹ thuật tin học trong 

xử lý truyền đưa và lưu trữ dữ liệu. Chính 

sự “giao thoa” này làm tăng vẻ đẹp hấp 

dẫn của khoa học thống kê và đã biến 

những con số khô khan thành những con 

số có “linh hồn” trong cuộc sống. Là 

tiếng chuông cảnh báo “an-nguy-hỷ” 

trong tiến trình phát triển xã hội. Do đó, 

để có những thông tin thống kê sống 

động có tác dụng cho các cấp quản lý 

điều hành đất nước vấn đề không đơn 

giản chút nào đối với các nhà lãnh đạo, 

chỉ huy đối với cán bộ công chức ngành 

Thống kê của chúng ta. Để thực hiện tốt 

điều đó, khoa học thống kê không thể 

thiếu được, không thể dừng lại ở hình 

thức, nội dung như hiện nay và không 

thể không chú ý nghiên cứu, xem xét các 

cấu trúc thông tin thống kê trong quản lý 

nền kinh tế nhiều thành phần mà còn 

phải phân loại, phân cấp các dòng thông 

tin vào và thông tin ra phù hợp với cấu 

trúc bộ máy. Mục đích chủ yếu của khoa 

học thống kê trong công tác thống kê 

đảm bảo thông tin cho quản lý và việc 

tổng hợp các thông tin để đề ra các 

quyết định quản lý chúng. 

Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ 

công tác thống kê KT-XH thường được 

phản ánh bằng việc đo, đếm, ghi nhận 

và tính toán, phân tích thông qua các hệ 

thống chỉ tiêu. Cụ thể hơn đối tượng 

nghiên cứu của khoa học thống kê KT-

XH là mặt lượng trong quan hệ mật thiết 

với mặt chất của các hiện tượng xã hội, 

số lớn diễn ra trong quá trình tái sản 

xuất mở rộng trong điều kiện thời gian và 

không gian cụ thể. 

Đối với người làm công tác thống kê 

địa phương là phải phản ánh các hoạt 

động đời sống kinh tế xã hội với khối 

lượng rất lớn và định tính để tìm hiểu qui 

luật hiện tượng KT-XH phát sinh, phát 

triển trong không gian và thời gian theo 

từng chu kỳ quản lý KT-XH. Tức là phải 

giải đáp cho bằng được tình hình hiện 

tượng kinh tế xã hội diễn ra trong chu kỳ 

đó như thế nào? phát triển nhanh hay 

chậm, tốt hay xấu, mặt nào khá, mặt nào 

kém,... giải đáp cho câu hỏi đó chính là 

nhận định, đánh giá tình hình. Vì sao tình 

hình lại diễn ra như thế? tức là phân tích 

nguyên nhân của tình hình. Làm thế nào 
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để giải quyết tình hình hiện tượng diễn 

biến đó đối với hiện tại và tương lai, tức 

là khoa học thống kê đề xuất phương 

hướng, giải pháp thực hiện. Nếu không 

có khoa học thống kê nghiên cứu hoàn 

thiện về mặt phương pháp, thì công tác 

thống kê cũng không phản ánh chính 

xác, kịp thời, đầy đủ thông tin KT-XH và 

cũng từ đó không có thông tin để lựa 

chọn phương án phát triển kinh tế -xã 

hội tối ưu (tức là tri thức trí tuệ của con 

người). 

Vì lẽ đó thông tin thống kê bao giờ 

cũng gắn với mục đích nghiên cứu: 

thông tin cho ai? Thông tin để làm gì? 

thông tin KT-XH bao giờ cũng gắn với 

hoạt động sản xuất trí tuệ của con 

người, nó không chỉ là công cụ quản lý, 

phản ánh cái đã có sẵn bằng các 

phương pháp chuyên môn khoa học 

thống kê, mà còn tiên đoán, dự báo tình 

hình diễn biến của hiện tượng KT-XH 

trong tương lai. 

Chính sự tiên đoán, dự báo thống 

kê đó là một trong những đặc điểm quan 

trọng, của thông tin KT-XH đối với quản 

lý để thúc đẩy tri thức khoa học thống kê 

phát triển. 

Thông tin KT-XH đảm bảo độ tin cậy 

cao, có sức thuyết phục lớn cho người 

dùng tin, lựa chọn những thông tin đắt 

nhất để phục vụ cho việc giải quyết 

những nhiệm vụ quản lý đặt ra. Thông tin 

đó được lượng hoá nhiều hay ít, nhanh 

hay chậm, độ tin cậy cao hay thấp, phụ 

thuộc vào sự phát triển công nghệ thông 

tin - hệ thống vi xử lý (một loạt công cụ 

phương tiện  của các quá trình thông tin 

từ khâu thu thập chỉnh lý, tổng hợp, phân 

tích đến việc hệ thống hoá thông tin 

thuộc đối tượng nghiên cứu). 

Tóm lại vai trò của khoa học thống 

kê có sự tác động quan trọng trực tiếp 

trong công tác thông tin KT-XH, không 

chỉ đơn thuần là tri thức khoa học ghi 

nhận trong ý thức của người quản lý mà 

còn là tri thức khoa học đem lại những 

thay đổi trong ý thức của người dùng tin. 

Ngày nay khi mà khoa học công nghệ đã 

trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp 

thì bất cứ một công trình khoa học nào, 

bất cứ một phát minh nào, một sáng kiến 

nào đều là kết quả của lao động tri thức 

khoa học của con người. Kết quả đó một 

phần phụ thuộc vào kết quả lao động và 

một phần phụ thuộc vào việc sử dụng 

những tri thức nhân loại đã tạo ra. Mối 

quan hệ tương hỗ đó bắt nguồn từ những 

thông tin phản ánh mà con người đã tiếp 

cận và tiếp nhận nó để phục vụ cho mục 

đích nghiên cứu của mình trong những 

chu kỳ tiếp theo, từng bước chuyển dần 

từ nền kinh tế vật chất truyền thống sang 

nền kinh tế tri thức hoàn toàn. Đó là con 

đường dẫn đến tài năng của con người 

hiện đại của thế kỷ 21. Trong nghiên cứu 

khoa học nói chung và khoa học thống 

kê nói riêng, hoạt động thông tin khoa 

học có vai trò hết sức quan trọng. Nó là 

chiếc cầu nối, là dòng “lưu thông” giữa 

nghiên cứu và ứng dụng. 

Do vị trí và tầm quan trọng của 

công tác nghiên cứu khoa học đối với 

công tác thống kê, nên Tổng cục Thống 

kê cần đẩy mạnh hơn nữa mặt công tác 

này, trước mắt cần tập trung vào một số 

điểm sau: 

1. Đa dạng hoá thông tin khoa học 

thống kê và khoa học quản lý. Tăng 

cường tuyển chọn, thẩm định, bảo vệ 

các đề tài khoa học ở đơn vị cơ sở theo 

kế hoạch hàng năm. 
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2. Làm rõ mặt lý luận để đi đến 

thống nhất các định nghĩa, khái niệm, 

tiêu thức thức thống kê, hệ thống chỉ 

tiêu, biểu mẫu, báo cáo định kỳ, điều 

tra...vừa  đáp ứng quản lý vĩ mô và quản 

lý vi mô. 

3. Nhà nước phải thống nhất ban 

hành sớm Luật Thống kê. Bãi bỏ Pháp 

lệnh kế toán-thống kê không phù hợp với 

tình hình hiện nay. 

4. Đổi mới nội dung và hình thức 

của Bản tin (bỏ tên Bản tin) thay vào đó: 

“Tạp chí khoa học thống kê” hay 

“Chuyên san khoa học thống kê”  ngang 

tầm với nhiệm vụ chính trị của ngành. 

5. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên 

khoa học thống kê ở cơ sở, các bộ, 

ngành và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, có chính sách thu hút nhân tài 

làm công tác nghiên cứu của ngành 

trong những năm trước mắt và lâu dài  

Giới thiệu các loại đồ thị thường áp dụng  

trong thống kê mô tả Dominique Haughton 

                                                                                   Nguyễn Phong  

                                                                 Vụ trưởng vụ Xã hội Môi trường- TCTK 

1. Đồ thị cột, đồ thị hình hộp, độ lệch 

của số liệu 

Các đồ thị hình cột (xem Hình 1a 

và 1b) về chi tiêu thực tế bình quân đầu 

người của 5.999 hộ gia đình Việt nam 

bao gồm hoặc không bao gồm các giá 

trị ngoại lai đều cho thấy mức độ lệch 

phải giống nhau. Điều này có nghĩa là 

chi tiêu thực tế bình quân đầu người có 

phân bố không đối xứng. Nói cách khác, 

số người có chi tiêu thực tế bình quân 

đầu người ở mức thấp lớn hơn số người 

có chi tiêu thực tế bình quân ở mức cao. 

Vì phân bố lệch phải nên giá trị trung 

bình của chi tiêu thực tế bình quân đầu 

người lớn hơn giá trị trung vị (3189 ngàn 

đồng so với 2397 ngàn đồng, đã loại 

các giá trị ngoại lai). 

Đồ thị trong Hình 1a có 50 cột. 

Lệnh "sum rlpcex1,detail" của phần 

mềm Stata cho thấy giá trị nhỏ nhất 

của chi tiêu thực tế bình quân là 

357,318 ngàn đồng và giá trị lớn nhất 

là 45.801,71 ngàn đồng. Chiều rộng 

của mỗi cột là 908,89 được tính bằng 

cách lấy giá trị lớn nhất trừ đi giá trị 

nhỏ nhất và chia kết quả tìm được cho 

50. Vì vậy, cột thứ nhất trong đồ thị sẽ 

có chiều rộng là 908,89, là khoảng 

cách từ giá trị 357,32 đến 1266,21. 

Điều này có nghĩa là gần 10% số hộ 

trong tổng số 5.999 hộ có mức chi tiêu 

thực tế bình quân đầu người một năm 

nằm trong khoảng từ 357,32 ngàn đồng 

đến 1266,21 ngàn đồng. Tương tự, cột 

thứ 2 của đồ thị cũng có chiều rộng là 

908,89 nhưng nằm trong khoảng từ 

1.266,21 và  2.175,10. Từ đồ thị này 

chúng ta có thể thấy gần 40% trong 

tổng số 5.999 hộ có mức chi tiêu thực 

tế bình quân đầu người một năm nằm 

trong khoảng từ 1.266,21 đến 2.175,10 

ngàn đồng.  

 


